
DOROTRIL
®

 20mg 

 

THUỐC KÊ ĐƠN, THUỐC NÀY CHỈ SỬ DỤNG THEO SỰ KÊ ĐƠN CỦA BÁC SĨ 

 
 

* THÀNH PHẦN:  Mỗi viên nén chứa 

- Lisinopril dihydrat tương ứng Lisinopril……………….………………………………………………………………….…..................…………………………20mg 

- Tá dược: Mannitol, Starch 1500, Avicel, Povidon, Croscarmellose sodium, Magnesi stearat, Màu Erythrosin ...............vừa 

đủ 1 viên nén. 

 

* DẠNG BÀO CHẾ: Vieân neùn. 

 

* QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: 

- Hộp 2 vỉ  x 14 viên nén. 

 

* CHỈ ĐỊNH:  

- Điều trị tăng huyết áp : Dùng đơn độc hoặc phối hợp với các thuốc điều trị tăng huyết áp khác như thuốc lợi tiểu thiazid, 

thuốc chẹn alpha hoặc chẹn kênh calci. 

- Điều trị suy tim : Dùng Lisinopril kết hợp với các glycosid tim và các thuốc lợi tiểu để điều trị suy tim sung huyết cho 

người bệnh đã dùng glycosid tim hoặc thuốc lợi tiểu đơn thuần mà không đỡ. 

- Nhồi máu cơ tim cấp có huyết động ổn định : Dùng phối hợp Lisinopril với các thuốc làm tan huyết khối, aspirin và/hoặc 

các thuốc chẹn beta để cải thiện thời gian sống ở người bệnh nhồi máu cơ tim cấp có huyết động ổn định. Nên dùng 

Lisinopril ngay trong vòng 24 giờ sau cơn nhồi máu cơ tim xảy ra. 

- Điều trị bệnh thận do đái tháo đường. 

 

* CÁCH DÙNG – LIỀU DÙNG:  

Lisinopril là thuốc ức chế men chuyển có tác dụng kéo dài, vì vậy thuốc được dùng đường uống và ngày dùng 1 lần. 

- Điều trị tăng huyết áp:  

+ Người lớn: 

- Điều trị tăng aùp:    

Liều khởi đầu: 5 – 10mg/ngày, điều chỉnh liều theo đáp ứng lâm sàng của người bệnh. 

Liều duy trì: 20 – 40mg/ngày 

- Làm thuốc giãn mạch, điều trị suy tim sung huyết : 

Liều khởi đầu: 2,5 – 5mg/ngày, điều chỉnh liều theo đáp ứng lâm sàng của người bệnh. 

Liều duy trì: 10 – 20mg/ngày 

- Nhồi máu cơ tim: Dùng cùng với thuốc tan huyết khối, aspirin liều thấp và thuốc chẹn beta 

Liều khởi đầu: Dùng 5mg trong vòng 24 giờ sau khi các triệu chứng nhồi máu cơ tim xảy ra, tiếp theo sau 24 và 48 giờ 

dùng liều tương ứng 5 và 10mg. 

Liều duy trì: 10mg/ngày, điều trị liên tục trong 6 tuần. Nếu có suy tim thì đợt điều trị kéo dài trên 6 tuần.  

+ Trẻ em: Chưa xác định được hiệu quả và độ an toàn của thuốc. 

- Điều trị tăng huyết áp kèm suy thận:  

Nếu độ thanh thải creatinin từ 10 – 30ml/phút, dùng liều khởi đầu 2,5 – 5mg/lần/ngày. Nếu độ thanh thải creatinin < 

10ml/phút, dùng liều khởi đầu 2,5 mg/lần/ngày. Sau đó điều chỉnh liều dựa vào sự dung nạp thuốc và đáp ứng huyết áp 

của từng người bệnh, nhưng tối đa không quá 40 mg/lần/ngày. 

- Điều trị suy tim, có giảm natri huyết :  

Nồng độ natri huyết thanh < 130mEq/lít), hoặc độ thanh thải <30ml/phút hoặc creatinin huyết thanh > 3 mg/decilit, liều 

ban đầu phải giảm xuống 2,5mg. Sau liều đầu tiên, phải theo dõi người bệnh trong 6 – 8 giờ cho tới khi huyết áp ổn định. 

- Điều trị nhồi máu cơ tim và suy thận : (nồng độ creatinin huyết thanh > 2mg/decilit), nên dùng Lisinopril khởi đầu thận 

trọng (việc điều chỉnh liều ở người bệnh nhồi máu cơ tim và suy thận nặng chưa được lượng giá). Nếu suy thận (nồng độ 

creatinin huyết thanh > 3mg/decilit) hoặc nếu nồng độ creatinin huyết thanh tăng 100% so với bình thường trong khi điều 

trị thì phải ngừng Lisinopril. 

Nếu chế độ điều trị cần phải phối hợp với thuốc lợi tiểu ở người bệnh suy thận nặng thì nên dùng thuốc lơ ïi tiểu quai như 

furosemid sẽ tốt hơn lợi tiểu thiazid. 

 

* CHỐNG CHỈ ĐỊNH:  

- Người bệnh quá mẫn với thuốc. 



- Không dùng Lisinopril cho người bệnh bị hẹp lỗ van động mạch chủ, hoặc bệnh cơ tim tắt nghẽn, hẹp động mạch thận 

hai bên hoặc ở một thận đơn độc. 

- Phụ nữ có thai và cho con bú. 

 

* DƯỢC LỰC HỌC:  

       Lisinopril là thuốc ức chế enzym chuyển angiotensin và là một dẫn chất lysin có cấu trúc tương tự Enalapril vớ i tác 

dụng kéo dài. Enzym chuyển angiotensin  là enzym nội sinh có vai trò chuyển angiotensin I thành angiotensin II. 

Angiotensin I tăng trong một số bệnh như suy tim và bệnh thận, do đáp ứng với tăng renin. Angiotensin II có tác dụng kích 

thích tăng trưởng cơ tim, gây tim to, và tác dụng co mạch gây tăng huyết áp. Thuốc ức chế enzym chuyển làm giảm nồng 

độ angiotensin II và aldosteron do đó làm giảm ứ natri và nước, làm giãn mạch ngoại vi, giảm sức cản ngoại vi ở cả đại 

tuần hoàn và tuần hoàn phổi.  

       Thuốc ức chế enzym chuyển thường làm giảm huyết áp trừ khi tăng huyết áp do cường aldosteron tiên phát. Khi mới 

điều trị, sự thay đổi huyết áp liên quan chặt chẻ với hoạt tính renin huyết tương và nồng độ angiotensin II trong huyết 

tương trước khi điều trị.                

        Các thuốc ức chế enzym chuyển làm giảm hậu gánh  và giảm căng thành mạch ở thì tâm thu, làm tăng cung lượng và 

chỉ số tim, làm tăng sức co bóp của tim và tăng thể tích tâm thu. Làm giảm tiền gánh và giảm tăng thành mạch tâm trương. 

Cải thiện được huyết động tốt hơn do đó tăng khả năng gắng sức và ức chế hệ thần kinh giao cảm mạnh hơn. Lưu lượng 

máu ở não và mạch vành vẫn duy trì tốt ngay cả khi huyết áp bị hạ. Các thuốc ức chế enzym chuyển được chỉ định dùng 

cho người bệnh giảm chức năng tâm thu, nhằm ngăn chặn hoặc làm chậm sự tiến triển của suy tim, giảm tỉ lệ đột tử và 

nhồi máu cơ tim. 

        Lisinopril cũng như  các thuốc ức chế enzym chuyển khác là thuốc chuẩn trong điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim 

được dùng trong vòng 24 giờ sau khi bắt đầu cơn nhồi máu. Thuốc cũng có tác dụng dự phòng nhồi máu cơ tim. 

        Lisinopril và các thuốc ức chế enzym chuyển làm chậm suy thận trong bệnh thận do đái tháo đường. 

 

* DƯỢC ĐỘNG HỌC:  

        Lisinopril được hấp thu chậm và không hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Sự hấp thu của Lisinopril rất khác nhau giữa 

các cá thể, có thể từ 6 – 60% liều dùng được hấp thu, nhưng trung bình khoảng 25%. Thức ăn không ảnh hưởng tới sự hấp 

thu thuốc qua đường tiêu hóa. Bản thân Lisinopril là một diacid có sẵn hoạt tính khi vào trong cơ thể không cần phải qua 

quá trình chuyển hóa mới có hoạt tính như một số thuốc ức chế enzym chuyển khác. Đạt nồng độ tối đa trong huyết tương 

sau khoảng 7 giờ và duy trì tác dụng khoảng 24 giờ. Lisinopril không liên kết với protein huyết tương. Thuốc tha ûi trừ qua 

nước tiểu ở dạng không biến đổi. Nửa đời thải trừ sau khi uống nhiều liều ở người bệnh  có chức năng thận bình thường là 

12 giờ. Có thể loại bỏ Lisinopril bằng thẩm tách máu. 

 

* THẬN TRỌNG:  

- Người có bệnh thận từ trước hoặc dùng liều cao cần phải theo dõi protein niệu. Xét nghiệm đều đặn số lượng bạch cầu là 

cần thiết đối với người bị bệnh colagen mạch hoặc người dùng thuốc ức chế miễn dịch. 

- Người bị suy tim hoặc người có nhiều khả năng mất muối và nước có thể bị hạ huyết áp triệu chứng trong giai đoạn đầu 

điều trị bằng thuốc ức chế enzym chuyển. Có thể giảm thiểu triệu chứng này bằng cách cho liều khởi đầu thấp, và nên cho 

lúc đi ngủ. 

- Cần thận trọng khi dùng các thuốc lợi tiểu giữ kali, hoặc khi bổ sung thêm kali do nồng độ kali huyết có thể tăng trong 

khi điều trị bằng thuốc ức chế enzym chuyển. 

 

* TÁC DỤNG PHỤ:  

- Thường gặp: Đau đầu, ho khan kéo dài. 

- Ít gặp: Buồn nôn, mất vị giác, tiêu chảy, hạ huyết áp, ban da, rát sần, mày đay, mệt mỏi, protein niệu, sốt hoặc đau khớp. 

- Hiếm gặp : Phù mạch, tăng kali huyết, lú lẫn, đau ngực, khó thở, giảm bạch cầu trung tính, mất bạch cầu hạt , viêm tụy, 

vàng da, tổn thương tế bào gan, ứ mật, hoại tử gan 

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

 

* TƯƠNG TÁC THUỐC: 

- Các thuốc cường giao cảm và chống viêm không steroid, đặc biệt là indomethacin có thể làm giảm tác dụng hạ huyết áp 

của Lisinopril. 

- Ciclosporin, thuốc lợi tiểu giữ kali và các thuốc bổ sung kali có thể gây nặng thêm tăng kali huyết do Lisinopril. 

- Lisinopril có thể làm tăng nồng độ và độc tính của lithi và digoxin khi dùng đồng thời.  

- Estrogen gây ứ dịch có thể làm tăng huyết áp. 

 



* QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:  

Biểu hiện quá liều là giảm huyết áp. Trường hợp quá liều truyền tĩnh mạch dung dịch muối đẳng trương hoặc thẩm tách 

máu. 

 

* KHUYẾN CÁO: 

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ. 

- Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác Sĩ. 

- Để xa tầm tay trẻ em. 

 

* BẢO QUẢN:   

- Bảo quản thuốc từ 15
0
C - 30

0
C. 

 

* HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

 

* TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở. 


